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rung Quốc với số dân nông 
nghiệp khổng lồ hiện chiếm 
70% dân số toàn quốc, vấn đề 

nông nghiệp chiếm một vị trí đặc biệt 
quan trọng. Tại đây vấn đề nông nghiệp 
là một trong ba vấn đề được gọi là vấn đề 
“Tam nông”,  là cặp ba những vấn đề 
liên quan chặt chẽ với nhau gồm nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân, đồng 
thời cũng là những vấn đề hoàn toàn độc 
lập có những đặc điểm riêng của mình.  
Trong các thời kỳ phát triển khác nhau 
nội dung của vấn đề nông nghiệp đã 
được thay đổi: vào thời kỳ đầu đây là vấn 
đề cơ bản của cuộc cách mạng Trung 
Quốc (bản chất là vấn đề ruộng đất), từ 
thời kỳ đầu công nghiệp hoá  những năm 
1950 thế kỷ XX nông nghiệp đã trở 
thành một trong những vấn đề chính 
của hiện đại hoá Trung Quốc. Ban lãnh 
đạo đất nước đã gắn những  nhiệm vụ 
khẳng định sự độc lập của Trung Quốc 
trên thế giới và xây dựng cơ sở vật chất 
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế với 
chương trình hiện đại hoá, mà trong 
điều kiện khi đó nguồn tài chính chủ yếu 
để thực hiện mục tiêu này chỉ có thể là 
nông nghiệp.   

Theo chiến lược phát triển kinh tế 
được thông qua thì nông nghiệp Trung 
Quốc được chọn là nguồn cung cấp tài 
nguyên chính cho phát triển công nghiệp 
và các thành phố. Vai trò của nông 
nghiệp trong chương trình hiện đại hoá 
là rất khó khăn và phức tạp: Nông 
nghiệp phải giải quyết và đã giải quyết 
ba vấn đề lớn mang ý nghĩa toàn dân 
tộc:  đảm bảo lương thực và nguồn 
nguyên liệu cho phát triển công nghiệp 
và cư dân các thành phố đang ngày càng 
tăng trưởng, dành nguồn tích luỹ nội bộ 
đáng kể cho công nghiệp hoá, cung cấp 
nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu 
sản phẩm nông nghiệp. Trong một thời 
gian dài cho đến tận đầu những năm 
1990 nông nghiệp đã đóng vai trò là 
khâu quan trọng nhất của vấn đề tam 
nông. Cần nhấn mạnh rằng trong điều 
kiện sức sản xuất ở nông thôn với trình 
độ rất thấp kém và tính hàng hoá trong 
lĩnh vực nông nghiệp cũng rất thấp thì 
thặng dư sản phẩm hay sản phẩm thặng 
dư cũng tăng trưởng rất ít. Vì thế, nhà 
nước thực hiện động viên nguồn tài 
nguyên cho công nghiệp hoá chủ yếu 
bằng những biện pháp ngoài kinh tế. 

T 
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Như vậy, nội dung và tính chất của vấn 
đề nông nghiệp liên quan rất chặt chẽ 
với vấn đề công nghiệp hoá. 

 Đánh giá sơ bộ kết quả cuộc cải cách 
kinh tế ở nông thôn sau 30 năm- từ 
1978-2008 cần phải nhấn mạnh những 
thành quả không thể tranh cãi: đã thành 
công trong việc gia tăng đột biến sản 
lượng lương thực và giải quyết  chủ yếu 
được vấn đề nuôi sống trên một tỷ người 
dân, lần đầu tiên trong lịch sử đến cuối 
những năm 1990 Trung Quốc đã cân 
bằng được nhu cầu xã hội và việc cung 
cấp ngũ cốc là sản phẩm quan trọng 
nhất trong khẩu phần ăn của người 
Trung Quốc, với tư cách là cơ sở giải 
quyết vấn đề an ninh lương thực đất 
nước; đạt được tăng trưởng thu nhập cho 
cư dân nông thôn lên vài lần và nâng cao 
mức tiêu dùng của họ. Tại nông thôn đã 
diễn ra những thay đổi cơ cấu và hệ 
thống sâu sắc: nông dân nhận được 
ruộng đất (quyền sử dụng đất tập thể 
trên cơ sở khoán hộ gia đình), quyền độc 
lập kinh doanh; đồng thời với nông 
nghiệp các ngành kinh tế khác nhau 
trong khu vực nông nghiệp cũng phát 
triển thắng lợi: chăn nuôi, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, v.v… cũng như lĩnh vực 
rộng lớn của hoạt động phi nông nghiệp 
(xí nghiệp hương trấn). Kết quả là, tỷ lệ 
toàn bộ kinh tế nông nghiệp chiếm gần 
một nửa GDP (45,9 % năm 2006). Những 
bước tiến vượt bậc này trong nông 
nghiệp được trực tiếp tạo ra bởi sự tăng 
trưởng năng suất lao động, tính hiệu quả 
của đất nông nghiệp, hiệu quả sản xuất 
vượt tới vài lần và là kết quả của công 
cuộc cải cách(1). Những thành quả này 
đạt được cũng là nhờ vào cải cách hệ 

thống sâu rộng- chuyển từ hệ thống 
khoán hộ gia đình sang hệ thống kinh tế 
thị trường.  Trong tiến trình chuyển đổi 
thị trường, nông thôn Trung Quốc với 
hơn 800 triệu nông dân ngày càng được 
lôi kéo vào quá trình quá độ lịch sử từ 
sản xuất tự nhiên sang sản xuất hàng 
hoá, từ hình thức sản xuất truyền thống 
sang sản xuất hiện đại. Quá trình đô thị 
hoá được tăng cường. Gần 200 triệu 
nông dân chuyển cư vào thành phố. 

Cho đến tận thời gian này các nguồn tài 
liệu chính thức của Trung Quốc viết rất 
hà tiện về những thành quả và vấn đề 
phát triển kinh tế đất nước trong đó có 
nông nghiệp và nông thôn trong quá 
trình cải cách: trên thực tế thì quá trình 
cải cách và phát triển lĩnh vực nông 
nghiệp diễn ra trong những điều kiện 
nào, những điều kiện chủ yếu được tạo 
ra bởi những yếu tố khách quan. Trên 
thực tế trong tất cả các năm trước và 
trong quá trình cải cách tất cả những 
điều kiện này đều rất khó khăn. Khởi 
đầu trong những điều kiện khách quan 
phức tạp (thiếu đất nông nghiệp, cư dân 
nông nghiệp quá đông, cơ sở vật chất lạc 
hậu…) những điều kiện trên càng phức 
tạp hơn do ảnh hưởng tiêu cực của 
những điều kể trên đối với toàn bộ quá 
trình phát triển lĩnh vực nông nghiệp và 
nông thôn. Nói cách khác là giai cấp 
nông dân Trung Quốc buộc phải sống và 
làm việc dưới sức ép thường xuyên của 
bộ máy nhà nước, bằng cách ép buộc phi 
kinh tế trưng dụng phần lớn sản phẩm 
thặng dư, nhiều khi cả một phần những 
sản phẩm cần thiết được tạo ra trong 
nông nghiệp. Bộ máy này trên thực tế là 
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cả một hệ thống huy động tài nguyên ở 
nông thôn bao gồm:  

1) Hệ thống công xã nhân dân (từ 
năm 1958), thực tế đã tước bỏ quyền sản 
xuất độc lập và kiểm soát gắt gao đối với 
sản phẩm và phân phối sản phẩm xã hội 
ở nông thôn thậm chí cả tới tiêu chuẩn 
sử dụng ngũ cốc của chính những người 
sản xuất. Sự hoà đồng chức năng hành 
chính và hoạt động kinh tế trong hệ 
thống “công xã nhân dân” làm cho 
những nguồn cần thiết tự do chuyển vào 
thành phố;  

2) Hệ thống mua bắt buộc (bắt ép) tất 
cả các loại nông sản của nông dân với giá 
rẻ trung bình  tới 30% hoặc hơn nữa số 
sản phẩm thu hoạch được, tại những 
vùng nông nghiệp chính còn lên đến 40% 
hoặc hơn nữa. Giá mua nông sản thấp 
cùng với giá bán tư liệu sản xuất phục 
vụ nhu cầu của nông thôn cao tạo thành 
cơ chế “giá cánh kéo” đảm bảo trưng thu 
phần lớn sản phảm xã hội do lĩnh vực 
nông nghiệp tạo ra.  Quy mô nhỏ lẻ của 
các khoảnh đất khoán và nghĩa vụ bán 
ngũ cốc cao đã làm cho nhiều cây lương 
thực khác có lợi nhuận cao không được 
trồng cấy, trên thực tế tất cả đất nông 
nghiệp đều dùng để trồng ngũ cốc;  

3) Hệ thống đăng ký hộ khẩu nông 
thôn được tiến hành từ năm 1958 với một 
loạt điều khoản cấm kỵ như  “ly thổ bất ly 
hương”, tước bỏ  quyền của người nông 
dân tự do di chuyển vào thành phố và ấn 
định quy chế xã hội đặc biệt của họ;  

4) Hệ thống quản lý riêng biệt giữa 
thành phố và nông thôn. Hệ thống này 
dựa trên nguyên tắc “quản lý riêng biệt 
thành phố và nông thôn, một nhà nước 

hai chính sách” dẫn đến việc cô lập và 
tình trạng kinh tế, xã hội bất bình đẳng 
tại nông thôn. Hệ thống quản lý này  tạo 
điều kiện biến sự khác biệt tự nhiên 
trong phát triển thành phố và nông thôn 
(do sự khác biệt về trình độ năng suất 
lao động và những điều kiện lịch sử 
khác) thành hệ thống cơ cấu kinh tế và 
xã hội nhị nguyên, mang tính thể chế về 
nguyên tắc và mục đích. Những mục 
đích này chủ yếu mang tính hạn chế và 
cấm đoán. Xuất phát từ những nhiệm vụ 
chiến lược phát triển kể trên đối với 
nông thôn trong việc phân phối và luân 
chuyển tài nguyên đã tiến hành đường 
lối với yêu cầu: “Lấy nhiều, cho ít, quản 
chặt”. Đường lối này được cụ thể bằng 
những mục đích “nông nghiệp bổ sung 
cho công nghiệp”, “nông thôn ủng hộ 
thành thị”, và mục đích ít được quảng 
cáo “bẩy quan trọng và bẩy thứ cấp” 
dành cho cán bộ cải hành chính cấp thấp 
làm việc tại nông thôn. Những biện pháp 
“quan trọng” gồm tăng trưởng sản lượng, 
tăng cường thu thuế, đầu tư vào công 
nghiệp, phát triển kinh tế, bảo đảm 
quyền lợi nhà đầu tư, đầu tư vào xây 
dựng, bảo vệ quyền lợi của địa phương; 
những biện pháp “thứ cấp” gồm: mở rộng 
công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 
nông dân, đầu tư vào nông nghiệp, kiểm 
soát môi trường xung quanh, quyền lợi 
của nhân viên, lĩnh vực xã hội, vấn đề tổ 
chức đời sống xã hội. Các chuyên gia 
thuộc Uỷ ban nông nghiệp và công tác 
nông thôn tỉnh Chiết Giang Gu Yikang 
và Shaofeng đã kể về mục tiêu cuối cùng 
này(2). Chỉ một danh mục những biện 
pháp “quan trọng” và “thứ cấp” trong 
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quản lý kinh tế nông nghiệp đã hoàn 
toàn chỉ rõ khuynh hướng cụ thể của 
chiến lược phát triển, đầu tư nghiêng 
hẳn có lợi cho công nghiệp và thành thị 
do việc cắt giảm quyền lợi sống còn của 
nông thôn và nông dân. 

 Hệ thống tài chính của nhà nước đã 
thực hiện những nguyên tắc phân bổ tài 
nguyên này. Kết quả của hàng loạt “thay 
đổi” mang tính thể chế hệ thống này 
hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của 
kinh tế đô thị và công nghiệp hoá. Các 
nhà khoa học Trung Quốc nói rằng “hệ 
thống tài chính đóng vai trò then chốt 
trong quá trình hình thành nền kinh tế 
nhị nguyên thậm chí đến mức nó là hiện 
thân của hệ thống kinh tế nhị nguyên có 
nghĩa là bao gồm toàn bộ hệ thống kế 
hoạch hoá, hệ thống này… trở thành công 
cụ thực hiện ngân sách quốc gia. Nền kinh 
tế kế hoạch chỉ là sự tổng kết của nền 
kinh tế tài chính và chỉ có thế”(3). 

Hậu quả của việc tiến hành chính 
sách này trong vòng hơn 50 năm là sự 
gia tăng mất cân đối giữa nguồn nhân 
lực và nguồn tài nguyên đất; quá trình 
đô thị hoá bị chậm lại, níu kéo quá trình 
tăng cường phân công lao động xã hội,  
bó khung năng suất lao động rất thấp 
trong lĩnh vực nông nghiệp; làm suy yếu 
khả năng tích luỹ và phát triển sản xuất 
nông nghiệp, từ đó dẫn đến nhịp độ  
phát triển ngành nghề chậm đặc biệt là 
sản xuất ngũ cốc, sự yếu kém của cơ sở 
vật chất; hạn chế thu nhập của người 
sản xuất, họ không quan tâm đến vật 
chất trong phát triển sản xuất hàng hoá; 
tình trạng cư dân nông thôn không có 
quyền và không được bảo vệ  trước các 

nhân vật chính quyền địa phương ngày 
càng gia tăng,  ưu tiên lợi ích xã hội (đa 
phần là lợi ích địa phương) hơn lợi ích cá 
nhân. Mặc dù hệ thống công xã nhân 
dân đã bị bãi bỏ từ những năm 1979-
1983, còn hệ thống thu mua bắt buộc 
mãi tới những năm 2002-2004 mới bị bãi 
bỏ, nhìn chung đã thực hiện bước quá độ 
sang hệ thống kinh tế thị trường, nhưng 
những cơ chế và công cụ chủ yếu của cơ 
cấu kinh tế  và xã hội nhị nguyên, trước 
hết là hệ thống tài chính và hệ thống 
đăng ký hộ khẩu nông thôn vẫn được 
tiếp tục thực hiện một cách hoàn hảo 
trong suốt những năm này và trên thực 
tế cho đến nay  vẫn không có những thay 
đổi đáng kể. 

Hệ thống động viên đã sử dụng mọi 
biện pháp khác nhau để trưng  thu 
nguồn tài nguyên “thừa” của nông dân. 
Dưới đây là một số kênh chính mà nhà 
nước sử dụng để chuyển tài nguyên từ 
nông thôn Trung Quốc về thành thị: 

1. Kênh giá cả: từ năm 1953 đến năm 
1989 nhờ “giá cánh kéo” đã trưng thu 
hơn 700 tỷ NDT hay 1/5 giá trị tái sản 
xuất trong nông nghiệp vượt quá giá trị 
ban đầu của nguồn vốn chủ yếu của các 
xí nghiệp công nghiệp thời kỳ đó(4). Chỉ 
từ năm 1991 đến năm 1997 bằng “giá 
cánh kéo”, lĩnh vực nông nghiệp đã 
chuyển đi 1402,12 tỷ NDT(5); theo những 
đánh giá khác thì những năm này, bằng 
“giá cánh kéo” Nhà nước đã trưng thu 
1266 tỷ NDT(6). 

2. Theo kênh hệ thống tiền tệ sau 
những năm cải cách (1978-2002) nguồn 
tiền chuyển từ nông thôn vào công 
nghiệp là 1207,7 tỷ NDT(7). 
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3. Kênh thuế - tài chính, từ 1978 đến 
2001 đã chuyển từ nông thôn đi 1996,6 
tỷ NDT(8). 

4. Địa tô, hay sự chênh lệch giữa giá 
nhà nước trưng thu đất của nông dân và 
giá bán lại đất này cho các tổ chức kinh 
doanh và xây dựng, theo  một nguồn tài 
liệu, là 2000 tỷ NDT(9). Theo đánh giá 
của nhà kinh tế học Trung Quốc Dang 
Quoyin, Viện Phát triển nông thôn Viện 
Khoa học xã hội Trung Quốc thì từ năm 
1952 đến năm 2002 nông dân đã phải 
chuyển không đền bù cho xã hội nguồn 
thu nhập từ đất tổng số tiền 5153,5 tỷ 
NDT. Như vậy chỉ từ năm 2002 nông 
dân đã “cho đi” 785,8 tỷ NDT, tương 
đương với số tiền không được nhận đền 
bù quyền tài sản đối với đất đai trị giá 
2600 tỷ NDT. Thậm chí nếu có trừ đi số 
tiền đền bù (số này quá nhỏ) mà người 
nông dân nhận được từ phần đất của 
mình trong tổng số này thì tổng số giá 
trị quyền sử dụng đất của nông dân mà 
họ buộc phải từ bỏ vẫn chiếm tới trên 2 
nghìn tỷ NDT(10). Tính toán của các nhà 
khoa học chỉ ra rằng nếu khác đi thì thu 
nhập thực tế của người nông dân sẽ phải 
tăng hơn 40%(11). 

Theo đánh giá tương đối của các 
chuyên gia Trường Đại học nhân dân 
Trung Quốc, thì chỉ sau những năm cải 
cách (1978-2002) theo các kênh kể trên 
từ nông thôn đã chuyển đi ít nhất là 
6200 tỷ NDT(12). 

5. Thực tiễn phụ thu hành chính từ 
các hộ nông dân được phổ biến khắp nơi 
vào những năm 1950. Theo số liệu của 
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thì năm 
1999 “gánh nặng” thuế khoá và các 
khoản thu hành chính các kiểu từ các hộ 

nông dân đã đạt 177,89 tỷ NDT một 
năm, trung bình là 199 NDT mỗi người, 
trong đó khoản “phụ” thu (trên thực tế là 
vi phạm luật pháp) chiếm tới 2/3 tổng số 
tiền nông dân phải trả trong một năm. 
Năm 2000, gánh nặng còn tăng hơn 15% 
nữa vượt quá 200 tỷ NDT(13). Theo điều 
tra xã hội học vào giữa những năm 1990, 
mặc dù thu nhập bình quân của người 
nông dân tương đương với 40% thu nhập 
của cư dân thành phố nhưng người nông 
dân phải trả thuế cao hơn 9 lần so với 
người thành phố. Cùng với nhiều khoản 
phụ thu khác, tổng  các khoản tiền một 
người nông dân phải trả cao gấp 30 lần 
các khoản thuế của một thị dân(14). 

Ngoài ra, Trung Quốc  còn áp dụng 
nhiều hình thức nghĩa vụ lao động khác 
nhau đối với người nông dân có nghĩa là 
lao động không công như làm thuỷ lợi, 
làm đường và xây dựng cơ bản. Phân 
tích nhiều đánh giá quy mô trưng thu 
các nguồn từ nông thôn đã đủ cơ sở để 
kết luận rằng quy mô trưng thu sau 
những năm cải cách kinh tế đã tăng lên 
và tăng rất đáng kể. 

Đồng thời quy mô tài trợ của nhà 
nước cho nông nghiệp vẫn ở mức rất 
thấp. Thậm chí những năm gần đây quy 
mô các khoản chi tài chính hỗ trợ nông 
nghiệp, tỷ lệ trong các khoản chi tài 
chính chung của nhà nước vẫn rất thấp 
thậm chí còn suy giảm: năm 1978-13,4%, 
năm 1990 . – 8,9%,  năm 2000. –7,8%, 
năm 2004. –8,2%, năm 2005. –7,2%, 
năm 2006. –7,8%(15). Đến nay tình hình 
tín dụng cho nông nghiệp vẫn rất căng 
thẳng. Tỷ lệ tín dụng cho nông nghiệp 
trong tổng số tín dụng do hệ thống tín 
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dụng cung cấp thật nhỏ bé: năm 1994-
2,9%, 1999- 3,9%, 2000-3,6%(16). 

Kết quả của việc không đầu tư đầy đủ 
là mức độ đầu tư vào nông nghiệp và kinh 
tế nông nghiệp  rất thấp không thể chấp 
nhận được. Năm 2006, theo số liệu thống 
kê chính thức, đầu tư vào các quỹ chính 
của nông nghiệp (khu vực 1) chỉ chiếm 
2,9%, trong khi đó tỷ lệ vào khu vực 2 và 3 
của nền kinh tế là 97,5% tổng đầu tư vào 
các quỹ chính của nền kinh tế. Nếu tính 
theo cơ cấu phân bổ đầu tư theo nguồn tư 
bản chính của nông thôn và thành thị 
thì trong năm này tỷ lệ của nông thôn là 
15%, còn của thành thị là 85%(17).  

Theo “Nghị quyết về nông nghiệp” thì 
khi gia nhập WTO Trung Quốc có quyền 
hỗ trợ nông nghiệp không quá 8,5% GDP 
sản xuất trong ngành. Cho đến nay sự 
hỗ trợ này mới chỉ là 3,3%(18), còn theo 
những đánh giá khác thậm chí mới chỉ là 
2,2%. 

Đó là sự chậm nhịp độ tăng trưởng 
nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất ngũ 
cốc, sự suy giảm nhịp độ tăng trưởng thu 
nhập của nông dân, sự xuất hiện của 
hàng triệu nông dân không có đất; sự sụt 
giảm hiệu suất sản xuất nông nghiệp, sự 
gia tăng khoảng cách thu nhập và chất 
lượng cuộc sống của cư dân nông thôn và 
thành thị, sự gia tăng căng thẳng xã hội. 
Nhưng điều chủ yếu đó là sự suy giảm 
mối quan tâm đến vật chất của nhà sản 
xuất trong việc mở rộng sản xuất, sự suy 
giảm đột ngột trong tổng thu hoạch ngũ 
cốc (năm 1999-2003 gần 80 triệu tấn), sự 
suy giảm sức mua ở nông thôn, sự hạn 
chế của nhu cầu nội địa. Do kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn có tầm quan trọng 
đặc biệt đối với đất nước nói chung nên 

về thực tế vấn đề nông nghiệp đang căng 
thẳng hiện nay đã trở thành trở ngại 
chính trên con đường thực hiện các kế 
hoạch chiến lược dài hạn của Trung 
Quốc. 

Nguyên nhân vấn đề nông nghiệp 
căng thẳng đột ngột thì có nhiều nhưng 
có thể gộp thành hai nhóm: chủ quan và 
khách quan. Nhóm thứ nhất là những 
vấn đề về quan hệ nhà nước với nông 
dân. Bản chất của vấn đề là sự vi phạm 
quyền lợi kinh tế và quyền công dân của 
nông dân: sự trưng thu ngoài kinh tế 
ngày càng tăng một phần đáng kể thu 
nhập của người sản xuất; sự trưng thu 
ép buộc đất khoán mà không có đền bù 
xứng đáng, sự vi phạm thực tế một phần 
các quyền chính trị và công dân cơ bản 
của cư dân nông thôn theo nguyên tắc 
quản lý “một nhà nước hai chính sách”. 
Nói cách khác là, sự căng thẳng hiện nay 
của vấn đề nông nghiệp phần nhiều đều 
là hệ luỵ của việc xâm phạm quyền kinh 
tế, xã hội và công dân của người nông 
dân. Nhóm thứ hai là những vấn đề 
mang tính khách quan: sự căng thẳng 
mâu thuẫn triền miên  giữa nguồn nhân 
lực với nguồn đất đai, sự mất khả năng 
của hình thức tăng trưởng kinh tế theo 
bề rộng trong điều kiện của  bước quá độ 
sang hệ thống kinh tế thị trường và 
tương tự là sự sụt giảm năng suất lao 
động tương đối trong nông nghiệp; sự 
suy giảm hiệu suất kinh tế, sự căng 
thẳng của vấn đề việc làm trong nông 
nghiệp và điều đó nhất thiết dẫn tới việc 
suy giảm nguồn thu nhập của người 
nông dân từ nguồn chính là làm ruộng. 
Vấn đề chuyển cư của nông dân mà thực 
chất là sự thất nghiệp trong nông nghiệp 
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đã nổi lên thành vấn đề hàng đầu. Điều 
này trùng hợp với việc gia tăng sự mất 
cân đối giữa cơ cấu sản xuất hiện hành 
của nông nghiệp với nhu cầu xã hội đã 
thay đổi dẫn tới việc khê đọng nông sản 
nghiêm trọng, sự giảm sút giá cả thị 
trường, người sản xuất bị mất mát 
nghiêm trọng khi thực hiện sản phẩm 
của mình, sự giảm sút thu nhập. 

Kết quả là người nông dân Trung 
Quốc buộc phải chèo chống trước ba rủi 
ro thực tế: rủi ro mang tính tự nhiên 
(hàng năm thiên tai ngày càng nhiều), 
rủi ro thị trường với việc giá cả luôn thay 
đổi  cũng như rủi ro bởi sự chuyên quyền 
của chính quyền địa phương. 

Hoàn toàn hợp quy luật là việc duy trì 
trong vòng hơn 50 năm cơ cấu nhị 
nguyên của xã hội và kinh tế đã trở 
thành nhân tố chính làm gia tăng sự 
khác biệt trong quy mô thu nhập và điều 
kiện sống của cư dân nông thôn và 
thành thị, trong trình độ phát triển kinh 
tế-xã hội thành thị và nông thôn. Theo 
số liệu thống kê chính thức trung bình 
cả nước sự chênh lệch thu nhập bình 
quân đầu người giữa thành thị và nông 
thôn là gần 3,5 lần. Tạp chí Hồng Kông 
“Tranh minh” năm 2002 trích số liệu 
trong báo cáo của Viện Khoa học xã hội 
Trung Quốc và Trung tâm nghiên cứu 
Quốc vụ viện Trung Quốc, theo đó khối 
lượng thu nhập của nông dân và thị dân 
tại các vùng khác nhau của Trung Quốc 
dao động trong khoảng từ 1:5 đến 1:60. 
Nếu so sánh thu nhập của nông dân với 
thu nhập của các quan chức thành phố 
của một khu vực thì tương quan này là 
1:15 đến 1:150(19). Nông thôn không tiếp 
cận được nhiều phúc lợi cơ bản.  Kết quả 

là mức độ giáo dục và y tế tụt xa so với ở 
thành thị, hoàn toàn không có hệ thống 
bảo hiểm xã hội. Hiện nay hơn 60% cư 
dân nông thôn có trình độ học vấn lớp 
bảy, tại một nửa số làng theo cấp hành 
chính không có đường dẫn nước, 300 
triệu người không có nguồn nước uống 
an toàn, hơn 60% không có nhà xí thông 
thường, 74% nông dân không tiếp cận 
được hệ thống y tế hợp tác. Nói cách 
khác, gần 2/3 dân số đất nước giống như 
trước đây vẫn nằm trong khuôn khổ của 
những điều kiện sản xuất và đời sống 
như trước thời cải cách. Tương tự như 
thế, mức độ hiện đại hoá nông thôn vẫn 
rất hạn chế. Đồng thời, hệ thống đăng ký 
hộ khẩu nông thôn, hệ thống kinh tế và 
xã hội nhị nguyên dần dần hình thành 
nên tính chất đặc biệt của tình trạng xã 
hội và pháp luật của cư dân nông thôn 
trong nước với tư cách là công dân loại 
hai. Thành thị và nông thôn là hai thế 
giới khác nhau, riêng biệt và không bình 
đẳng. 

Bắt đầu từ những năm 1990, khâu 
chính của toàn bộ vấn đề tam nông 
chính là vấn đề nông dân, còn khâu 
chính của vấn đề nông dân là vấn đề thu 
nhập của nông dân.  Điều đó là do một 
loạt yếu tố sau: 

- Sự suy giảm đáng kể nhịp độ tăng 
trưởng thu nhập của nông dân vào cuối 
những năm 1990 đầu những năm 2000 
dưới ảnh hưởng của một loạt nhân tố 
khách quan và chủ quan đối nội và đối 
ngoại (sự tăng cường quá trình tiếp thị 
hoá, công nghiệp hoá, đô thị hoá, toàn 
cầu hoá, chiến lược phát triển) dẫn tới 
việc cắt giảm đáng kể diện tích cấy trồng 
ngũ cốc (12 triệu ha) và sự suy giảm sản 
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lượng ngũ cốc (hơn 15%) và sự sụt giảm 
này làm mất cân đối mới giữa cung và 
cầu về  lương thực, làm vấn đề an ninh 
lương thực thêm căng thẳng. Tại kỳ họp 
thứ nhất Quốc hội khoá XI (tháng 3-
2008) nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ 
trong thời gian tới chính là nâng cao 
tăng trưởng sản lượng ngũ cốc, thu nhập 
của người sản xuất, giải quết vấn đề an 
ninh lương thực cũng như những vấn đề 
liên quan trực tiếp đến toàn bộ sự phát 
triển kinh tế-xã hội Trung Quốc(20). 

- Mặt trái của vấn đề thu nhập của 
nông dân là vấn đề nhu cầu xã hội. Việc 
giảm tốc độ tăng thu nhập của cư dân 
nông thôn ngay từ giữa những năm 1980 
đã làm giảm sức mua của nông thôn, 
làm rệu rạo thị trường nông nghiệp. Nhu 
cầu yếu kém do thu nhập ít của cư dân 
nông thôn hiện chiếm 70% dân số toàn 
quốc đã giáng đòn đau vào nền kinh tế 
đất nước. Từ những năm 1990, nhiều 
khu công nghiệp ngừng hoạt động trên 
thực tế đã là một trong những nguyên 
nhân quan trọng sa thải hàng loạt công 
nhân khỏi các xí nghiệp công nghiệp, 
công nghiệp không sản xuất ra sản  
phẩm, kinh tế thành thị bị thiếu thốn 
nhiều. Khuynh hướng giảm tỷ phần 
nông thôn trong buôn bán lẻ các mặt 
hàng tiêu dùng bắt đầu từ giữa những 
năm 1980 kéo dài đến tận ngày nay: 
năm 1985  – 58,6%, năm 2001– 37,4%, 
năm 2003  – 34,1%,  năm 2006  – 32,5%. 
Tương tự như thế, nhịp độ nhu cầu tiêu 
dùng nói chung từ nông thôn cũng bị 
chậm lại. Nếu tương quan giữa mức độ 
tiêu dùng của cư dân thành thị và cư 
dân nông thôn năm 1997 là 3,1:1 thì 
năm 2003 đã là 3,6:1(21). Từ cuối những 

năm 1990, Trung Quốc đã tiến hành 
chính sách tài chính tích cực làm cơ sở 
điều tiết vĩ mô sự phát triển của nhu cầu 
nội địa. Trên quy mô lớn, Chính phủ tiến 
hành nâng tiền lương cho các nhân viên 
ngân sách đồng thời cũng nâng lương 
cho công nhân viên chức các xí nghiệp 
nhà nước. Tuy nhiên, những biện pháp 
này chỉ đem lại kết quả sống động trong 
nền kinh tế thành thị, còn trong kinh tế 
nông thôn thì chẳng thấy đâu. Hậu quả 
của việc nâng lương lại làm cho tỷ phần 
kinh tế nông nghiệp tiếp tục giảm sút cả 
trong nhu cầu tiêu dùng lẫn nhịp độ 
tăng trưởng nguồn đầu tư. Đánh giá 
chung, nếu không nâng nhu cầu của cư 
dân nông thôn lên thì triển vọng tăng 
trưởng sau này sẽ rất hạn chế. Không 
phải ngẫu nhiên mà trong báo cáo tại 
Đại hội lần thứ XVII Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (tháng 10 năm 2007) Tổng 
Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ 
Cẩm Đào đã gọi một trong những nhiệm 
vụ cấp bách nhất của Trung Quốc là:  
biến nhu cầu tiêu dùng thành nhân tố 
kích thích tăng trưởng kinh tế quan 
trọng nhất cùng với đầu tư và xuất 
khẩu(22). 

Kết quả của chiến lược phát triển 
không đồng đều là sự sụt giảm tiếp của 
năng suất lao động so sánh trong nông 
nghiệp (khu vực 1): tỷ phần GDP tạo ra 
trong nông nghiệp trong GDP toàn quốc 
tiếp tục giảm sút: sau thời kỳ 1993-2004 
từ  19,5% xuống 13,1 %,  năm  2006  – đã 
là 11,8 %, trong khi đó số lượng lao động 
trong nông nghiệp dù  có giảm đi  đôi 
chút vẫn còn rất cao: 46,9% (năm 2004)  
trong lao động xã hội, năm 2006-
43,0%(23). Như vậy, dành cho 43% toàn 
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bộ sức lao động chỉ có 11,8% giá trị GDP. 
Nhưng 43% sức lao động xã hội này và 
chỉ có 11,8% GDP lại liên hệ rất chặt chẽ 
với nhau. Đương nhiên, nguyên nhân 
chủ yếu của sự mất cân đối này là mức 
độ rất thấp kém của việc đầu tư vốn 
bình quân đầu người cho cư dân nông 
thôn. Bình thường thì điều này chỉ có 
nghĩa là sự thiếu hụt đất nông nghiệp. 
Nhưng nông nghiệp lại thiếu hụt nguồn 
đầu tư.  Điều cần nhấn mạnh là, năm 
2006 thậm chí khi nhà nước tăng cường 
hỗ trợ tài chính trong những năm gần 
đây thì tỷ lệ đầu tư vào các quỹ cơ bản 
của nông nghiệp cũng chỉ là 2,49% trong 
tổng đầu tư vào nguồn vốn cơ bản của 
đất nước.  

Như vậy, hiện nay vấn đề nông 
nghiệp được gọi một cách đặc biệt là vấn 
đề toàn dân còn khâu trung tâm của nó 
là vấn đề thu nhập của nông dân và 
tương tự vấn đề này lại là sự “đau đầu” 
của toàn bộ nền kinh tế đất nước và xã 
hội cũng mang tính chất và tầm quan 
trọng toàn dân tộc. Nhà khoa học Trung 
Quốc nổi tiếng  Zhao Jingxing nhấn 
mạnh “… trong giai đoạn tăng trưởng 
hiện nay,  vấn đề tam nông vẫn là nhân 
tố đóng vai trò chủ yếu. Thậm chí tỷ giá 
ngoại tệ là vấn đề thoạt nhìn tưởng như 
không có liên quan gì đến vấn đề tam 
nông nhưng khi phân tích sâu hơn có thể 
thấy rằng cũng là một vấn đề liên quan 
chặt chẽ với tam nông. Có thể nói rằng 
có thể tìm thấy tất cả gốc rễ của mọi vấn 
đề kinh tế vĩ mô hiện nay của Trung 
Quốc trong vấn đề tam nông. Điều đó 
xác định bản chất của vấn đề tam nông” 
hiện nay(24). Vì thế, điều hợp quy luật là 
ban lãnh đạo đất nước gọi việc  giải 

quyết vấn đề tam nông là vấn đề “quan 
trọng nhất trong tất cả các vấn đề quan 
trọng” đối với ban lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước Trung Quốc. 

II 

 Đại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (năm 2002) đã đề ra, còn 
Hội nghị Trung ương 3 khoá XVI (tháng 
10-2003) đã phát triển và làm sâu sắc 
thêm nguyên tắc quan điểm phát triển 
mới, tập hợp trong đó toàn bộ chiến lược 
phát triển toàn diện, nhịp nhàng và bền 
vững nền kinh tế và xã hội trên cơ sở 
năm “quy hoạch thống nhất” hay phát 
triển nhịp nhàng năm khâu cơ bản của 
sản xuất xã hội và đời sống xã hội: kinh 
tế, lĩnh vực xã hội, thành thị và nông 
thôn, khu vực, con người và tự nhiên 
phát triển trong nước và mở cửa với bên 
ngoài(25). Các hội nghị Trung ương 4, 5 và 
6 tiếp theo của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khoá 16 (2004, 2005 và 2006) đã 
làm phong phú hơn quan điểm phát 
triển khoa học mới của Trung Quốc. 

Nội dung quan trọng nhất trong số 
“năm quy hoạch thống nhất” là “quy 
hoạch thống nhất phát triển kinh tế và 
xã hội thành thị và nông thôn”, tạo bước 
khởi đầu cho chiến lược nông nghiệp mới 
của đất nước.  Hướng thực hiện chính 
của chiến lược mới là liên kết thành thị 
và nông thôn, hoặc là gắn nông thôn vào 
quá trình tái sản xuất thống nhất toàn 
dân, vào quá trình hiện đại hoá đất 
nước. Hướng cơ bản của chiến lược nông 
nghiệp mới là khắc phục sự mất cân đối 
sâu sắc trong nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế công nghiệp và nông nghiệp, thành 
thị và nông thôn, sự giãn cách về mức độ 
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và nhịp độ tăng trưởng thu nhập của cư 
dân nông thôn và cư dân thành thị và 
chuyển sang  phát triển lĩnh vực nông 
nghiệp và kinh tế đất nước một cách cân 
đối nhịp nhàng và ổn định. Mục tiêu là 
giải quyết vấn đề tam nông. Nền tảng 
của chiến lược nông nghiệp mới là đường 
lối hỗ trợ tài chính ưu tiên cho nông 
nghiệp, nông thôn có tên gọi là “công 
nghiệp hỗ trợ nông nghiệp, thành thị hỗ 
trợ nông thôn”  và đường lối “cho nhiều, 
lấy ít, làm sống động”. Đường lối hai mặt 
thống nhất này lần đầu tiên được đề ra 
tại cuộc họp Quốc về công tác ở nông 
thôn năm 2002 và được khẳng định dứt 
khoát trong Văn kiện số 1 Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ 
viện năm 2004. Theo Văn kiện này, “quy 
hoạch thống nhất phát triển kinh tế và 
xã hội thành thị và nông thôn, đường lối 
“cho nhiều, lấy ít, làm sống động” và 
đường lối “công nghiệp hỗ trợ nông 
nghiệp”,  là bản chất của chiến lược nông 
nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tam 
nông trong giai đoạn mới(26). Việc thông 
qua đường lối này đòi hỏi phải có những 
“bước nhảy vọt” mang tính hệ thống 
nghiêm chỉnh: xoá bỏ việc thực thi trao 
đổi không tương đương, xóa bỏ chính 
sách trưng thu ngoài kinh tế nguồn tài 
sản từ nông nghiệp để phục vụ nhu cầu 
công nghiệp, xoá bỏ việc thực hiện cô lập 
nông thôn khỏi thành thị, xoá bỏ cơ cấu 
kinh tế và xã hội nhị nguyên. Về thực 
chất, chiến lược mới có nghĩa là kích 
thích các nhân tố sản xuất chính vận 
hành một cách tự do (đất đai, sức lao 
động, tư bản, kỹ thuật, thông tin…), 
phân bổ cân đối nguồn tài nguyên giữa 
thành thị và nông thôn, gắn kết nông 

thôn vào quá trình hiện đại hoá thống 
nhất của đất nước. Những nguyên tắc 
này của chiến lược nông nghiệp mới phải 
kích thích việc khôi phục các quyền kinh 
tế, xã hội và công dân cho nông dân do 
Hiến pháp Trung Quốc quy định, và điều 
đó giúp đảm bảo địa vị pháp lý của người 
nông dân với tư cách là đối tượng đầy đủ 
của nền kinh tế và thị trường. Chiến 
lược nông nghiệp nói chung đang diễn ra 
sự thay đổi. 

Cơ sở lý luận của bước ngoặt chiến 
lược là quan điểm “hai hướng” do Tổng 
Bí thư Hồ Cẩm Đào đưa ra trong một 
loạt phát biểu (tại kỳ họp toàn thể lần 
thứ 4 Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc khoá XVI, tại Quốc hội Trung Quốc 
về công tác kinh tế năm 2004, tại Quốc 
hội Trung Quốc về công tác ở nông thôn 
năm 2004). Từ quan điểm này cần chú ý 
hai yếu tố, đó là: 1) Sự tồn tại nhiều năm 
trong nước của “khuynh hướng” (đọc là 
chính sách) trưng thu ngoài kinh tế các 
nguồn lợi từ nông thôn với tư cách là 
đường lối bắt buộc trong thực hiện công 
nghiệp hoá là đặc trưng đối với các nước 
đang phát triển trong một giai đoạn 
nhất định; 2) Trong giai đoạn mới hiện 
nay ở Trung Quốc cần phải và đã có thể 
kết thúc “khuynh hướng” này và chuyển 
sang “khuynh hướng” mới thứ hai, có 
nghĩa là chuyển qua chính sách “công 
nghiệp hỗ trợ nông nghiệp”. Tại hội nghị 
về công tác kinh tế kể trên, Hồ Cẩm Đào 
nhấn mạnh toàn bộ tầm quan trọng của 
bước chuyển sang “khuynh hướng” mới: 
“Hiện tại nước ta đang trải qua thời 
khắc quan trọng, sự phát triển của 
chúng ta đã tiến đến điểm bước ngoặt: 
bước đi tiếp theo có thể hoặc là có nghĩa 
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là sự tiếp tục phát triển tăng tốc và lành 
mạnh, hoặc là phải trở lại, đình trệ, phụ 
thuộc vào việc chúng ta sẽ chọn lựa một 
chính sách như thế nào. Hiện nay đang  
tiến hành điều tiết tăng tốc cơ cấu kinh 
tế và xã hội, những mâu thuẫn và vấn 
đề khác nhau rất phức tạp và mang tính 
tổng hợp. Và trong những điều kiện này 
sự tụt hậu nghiêm trọng của nông thôn 
so với thành thị đã trở thành nhân tố 
kìm hãm chính và rõ ràng nhất. Nó 
không chỉ kìm hãm nghiêm trọng sự 
phát triển nông thôn mà còn trở thành 
sự cản trở lớn phát triển toàn bộ nền 
kinh tế đất nước, ảnh hưởng tiêu cực tới 
việc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn 
diện xã hội khá giả (tiểu khang). Điều 
này đòi hỏi rằng trong chiến lược và 
chính sách phát triển phải thực sự “chớp 
lấy” khuynh hướng thứ hai, trong việc 
thông qua các kế hoạch, trong cải cách 
hệ thống, trong tổ chức công việc phải 
điều chỉnh theo hướng giải quyết vấn đề 
“tam nông”  để hoàn toàn gắn kết sự 
phát triển nông thôn vào quá trình hiện 
đại hoá toàn quốc. Chúng ta ngay từ đầu 
đã sẵn sàng sao cho nền công nghiệp 
phải trả lại các khoản nợ cho nông 
nghiệp, còn thành thị thì hỗ trợ tiềm 
năng kinh tế cho nông thôn. Những gì 
mà ngày nay đòi hỏi đó là có quyết tâm 
lớn thực hiện bước đi quan trọng sống 
còn này”(27). Nói cách khác, đó là dự định 
từ bỏ chiến lược phát triển trước đây, đã 
được thực hiện trong vòng 50 năm và 
dựa vào sự phát triển công nghiệp hoá 
nhờ vào trưng thu tiền bạc từ nông thôn, 
và coi trọng vấn đề phân phối lại một 
cách hợp lý nguồn lợi dân tộc có tính đến 
quyền lợi của nông thôn và quyền lợi của 

xã hội nói chung. Hơn nữa, Chính phủ 
tuyên bố ưu tiên giải quyết vấn đề nông 
nghiệp, xác định giải quyết vấn đề “tam 
nông” là “nhiệm vụ quan trọng nhất 
trong tất cả mọi nhiệm vụ” của công tác 
Đảng và Chính phủ, có nghĩa là trên 
thực tế đã coi đó là dự án quốc gia số 
một.  

Nội dung cơ bản của nguyên tắc “quy 
hoạch thống nhất phát triển thành thị 
và nông thôn” được Thủ tướng Quốc vụ 
viện Trung Quốc  Ôn Gia Bảo mở ra 
trong bài phát biểu tại Quốc hội về công 
tác kinh tế (tháng 12-2004): “Cần dựa 
trên cơ sở khoa học để quy hoạch phát 
triển kinh tế và lĩnh vực xã hội, gắn kết 
nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp vào 
quy hoạch thống nhất phát triển toàn bộ 
nền kinh tế dân tộc; trên cơ sở quy hoạch 
thống nhất gắn xây dựng cơ cấu xã hội ở 
nông thôn vào quá trình xây dựng toàn 
bộ xã hội khá giả, để trên cơ sở quy 
hoạch thống nhất xem xét tăng trưởng 
thu nhập của nông dân trong khuôn khổ 
phúc lợi chung của công dân toàn quốc. 
Cần đẩy mạnh việc xoá bỏ những trở 
ngại mang tính hệ thống trên con đường 
phát triển nhịp nhàng thành thị và nông 
thôn, nỗ lực tối đa xây dựng cơ chế phát 
triển lĩnh vực phát triển xã hội và xây 
dựng cơ bản tại thành thị và nông thôn 
trên một cơ sở thống nhất, nỗ lực tối đa 
xây dựng cơ chế có hiệu lực kích thích 
lẫn nhau và làm giàu lẫn nhau giữa 
thành thị và nông thôn…Nhìn chung 
bằng con đường chiến lược phát triển 
nhịp nhàng thành thị và nông thôn cần 
xây dựng loại hình mới quan hệ công 
nghiệp và nông nghiệp”(28). Nói cách 
khác, đây là vấn đề đề cập đến việc cân 
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bằng sự mất cân đối giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa thành thị và nông 
thôn trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, về 
sự phát triển nhịp nhàng,  cân đối và ổn 
định của toàn bộ nền kinh tế trên cơ sở 
một kế hoạch thống nhất và phân phối 
hợp lý hơn nguồn lợi giữa các ngành. 

Quan điểm phát triển nhịp nhàng 
giữa thành thị và nông thôn được hưởng 
ứng mạnh mẽ trong giới khoa học và 
trong số những người làm công tác thực 
tế. Thí dụ các nhà khoa học Trung tâm 
Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện 
Trung Quốc yêu cầu cụ thể hoá một số 
điều khoản chung của đường lối “trả nợ”. 
Thay vì quan điểm mang tính trừu 
tượng “cho nhiều”, họ đề nghị bước đầu 
nên xác định mức độ hỗ trợ tài chính cho 
nông nghiệp ở mức 10% toàn bộ chi tài 
chính của nhà nước, sau đó mỗi năm 
tăng chỉ số này lên thêm 1 điểm phần 
trăm. Theo họ, bước đi đầu tiên của 
chính sách này phải là điều chính cơ cấu 
phân bổ thu nhập quốc dân và cơ cấu chi 
tiêu tài chính, tăng thêm sự hỗ trợ cho 
lĩnh vực nông nghiệp.  Đồng thời tăng 
mức độ đầu tư vào khoa học nông nghiệp 
lên 1% số GDP được tạo ra trong nông 
nghiệp(29). Hiện tại tỷ lệ này, theo một số 
đánh giá tại Trung Quốc, chiếm 0,4%, 
theo đánh giá của chúng tôi, nó chỉ bằng 
gần 0,07%(30). Còn đối với việc tăng đầu 
tư vào phát triển giáo dục, y tế, văn hoá 
tại nông thôn, thì theo họ, thay vì những 
câu chung chung “nhờ vào sự gia tăng 
chủ yếu của các chi phí” cần chỉ ra cụ thể 
chi “trên 70% tăng trưởng chi phí tài 
chính”của nhà nước cho những mục tiêu 
này. Đối với khái niệm “lấy ít” họ đề 
nghị những bước cụ thể sau: 1) Xoá bỏ 

thuế nông nghiệp và chuẩn bị xây dựng 
hệ thống thuế thống nhất (từ năm 2006, 
thuế nông nghiệp đã bị bãi bỏ-ND); 2) 
Khẳng định khối lượng cụ thể đầu tư của 
chính phủ cho các huyện để xây dựng hệ 
thống dịch vụ xã hội ở nông thôn; 3) 
Chặn đứng những thất thoát tư bản từ 
nông thôn; 4) Cải cách hệ thống thu hồi 
đất thuê và nâng cao đáng kể mức đền 
bù quyền sử dụng đất cho nông dân. 
Trong  khái niệm  “làm sống động” phải 
hoàn toàn loại bỏ những biện pháp áp 
đặt hành chính đối với các nhà sản xuất 
nông nghiệp, tôn trọng quyền độc lập 
kinh doanh của họ; đảm bảo hỗ trợ phát 
triển cho các hợp tác xã nông nghiệp 
chuyên nghiệp và những sáng kiến cá 
nhân ở nông thôn v…(31). 

Những nghiên cứu liên quan đến quy 
mô “nợ” mà công nghiệp, trên thực tế là 
nhà nước vì vấn đề nói về khu vực nhà 
nước, cần phải trả lại cho nông nghiệp là 
rất lý thú. Theo một số tính toán, khoản 
nợ này mỗi năm khoảng 47% của toàn bộ 
GDP được nông nghiệp tạo ra(32). Mức 
“nợ” này được coi là cân đối bởi lẽ chỉ 
mức độ hỗ trợ tài chính này mới có thể 
đảm bảo tăng cường năng suất lao động 
và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. 
Năm 2006, khối lượng GDP do nông 
nghiệp tạo ra là 2470 tỷ NDT, nên mức 
“nợ” phải là 1400 tỷ NDT. Còn được biết 
thêm là năm 2006 chi phí tài chính của 
nhà nước cho nông nghiệp là 339,7 tỷ 
NDT(33), hay bằng khoảng 24,5% tổng 
GDP do nông nghiệp làm ra trong năm 
này.Trong trường hợp này, để khuyến 
khích thực tế nhịp độ tăng trưởng và 
thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp thì hiện 
tại hỗ trợ tài chính ít nhất phải đạt 4 lần 
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hơn thế. Cần nhấn mạnh là quy mô tài 
trợ hiện tại đã nói rõ sự tăng đáng kể 
việc bơm nguồn tài chính vào nông 
nghiệp so với năm 2000 có nghĩa là đến 
trước khi chiến lược nông nghiệp mới 
được thông qua. Để so sánh phải lấy ví 
dụ từ phần lớn các nước kinh tế phát 
triển. Tại các nước này (Mỹ, Canađa, 
Anh, Ôxtrâylia và các nước khác) mức độ 
hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp những 
năm gần đây thường là hơn 25%, ở Nhật 
Bản và Israel là 45-95% còn ở ấn Độ là 
10% tổng GDP do nông nghiệp tạo ra(34). 

Về con đường và khuynh hướng thực 
hiện chiến lược nông nghiệp mới có thể 
đánh giá theo chương trình phát triển 
trung và dài hạn, do Trung tâm nghiên 
cứu phát triển của Quốc vụ viện Trung 
Quốc đề ra cho giai đoạn từ năm 2006 
đến 2020. Chương trình này bao gồm các 
hướng “quy hoạch thống nhất” sau: 1) 
Điều chỉnh chiến lược cơ cấu nông 
nghiệp, nâng cao hiệu suất tổng hợp và 
sức cạnh tranh của nông nghiệp; 2) Tăng 
cường nhịp độ đô thị hoá và chuyển lực 
lượng lao động nông nghiệp dôi dư sang 
lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp ở nông 
thôn và thành thị; 3) Xoá bỏ cơ cấu kinh 
tế nhị nguyên, làm nông thôn cô lập khỏi 
thành thị; 4) Khắc phục tình trạng bị 
tổn hại của nông nghiệp và kinh tế nông 
nghiệp và phân bổ thu nhập quốc dân, 
gia tăng hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực 
nông nghiệp, mở rộng lĩnh vực dịch vụ 
xã hội ở nông thôn; 5)  Tiến hành sâu 
rộng cải cách thể chế tại nông nghiệp, 
tạo lập động lực phát triển kinh tế nông 
nghiệp mới, bao gồm cải cách  quyền tài 
sản của nông dân đối với đất đai, hệ 
thống thu hồi đất nông nghiệp; gắn kết 

kinh tế tập thể ở nông thôn với tư cách 
là đối tượng đầy đủ của thị trường vào 
lưu thông thị trường đất đai; đảm bảo hệ 
thống an sinh xã hội đối với nông dân bị 
mất đất; 6) Xây dựng cơ cấu bảo vệ 
quyền của nông dân(35). Cần nhấn mạnh 
là phần lớn các hướng này đã được đưa 
vào chương trình phát triển kinh tế và 
xã hội giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần 
thứ XI nhưng đồng thời cũng chỉ ra rằng 
để khuyến khích một cách thực tế nhịp 
độ tăng trưởng và thúc đẩy nền nông 
nghiệp thì hiện nay cần ít nhất tăng 
thêm 4 lần sự hỗ trợ tài chính như thế 
(2006-2010). Trong khi đó một số 
khuynh hướng quan trọng liên quan đến 
cải cách hệ thống, thí dụ như,  cải cách 
quyền tài sản của nông dân đối với đất 
đai lại không thấy ghi trong Quy hoạch 
5 năm lần thứ XI. 

III 

Sau khi chiến lược nông nghiệp mới 
được thông qua đã bắt đầu những tìm 
kiếm biện pháp và cơ chế thực hiện 
chúng, bổ sung nội dung những nguyên 
tắc chính và tiếp tục hoàn thiện chiến 
lược này. Những bước đi đầu tiên thực 
hiện chiến lược này gồm hai hướng: 1) 
Cải cách thuế và các khoản thu (2002-
2006), tạo điều kiện để đến năm 2006 có 
thể xoá bỏ thuế nông nghiệp và phần lớn 
những khoản thu tại địa phương bằng 
cách đó cắt giảm các khoản nông dân 
mỗi năm phải trả là 120 tỷ NDT còn đến 
năm 2008 là 133,5 tỷ NDT; 2) Từ năm 
2004-2005 tiến hành quyên giúp trực 
tiếp cho những nông dân- người sản xuất 
ngũ cốc, cũng như giá thu mua tối thiểu 
đối với ngũ cốc tại các vùng sản xuất ngũ 
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cốc chính, giúp ổn định tăng trưởng thu 
nhập cho nông dân, tăng trưởng sản 
xuất nông nghiệp. 

Đồng thời với việc bắt đầu thực hiện 
đường lối “trả nợ”, Trung Quốc  đã soạn 
thảo những kế hoạch và biện pháp mà 
mục tiêu là dần dần gỡ bỏ cơ cấu kinh tế 
và xã hội nhị nguyên, đảm bảo có được 
bước ngoặt chiến lược.  Các bước đi chính 
là: 

- Thông qua “Chương trình xây dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa (2006-
2020)” do kỳ họp toàn thể lần thứ 5 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 
khoá 16 (tháng 12/2005) đề ra trong các 
kiến nghị cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 
XI(36). Chương trình cải tạo nông thôn 
Trung Quốc tổng hợp  và dài hạn này 
bao gồm 8 nhóm giải pháp và nhiệm vụ: 
1) Quy hoạch thống nhất phát triển kinh 
tế và chính trị thành thị và nông thôn; 
2) Hiện đại hoá nông nghiệp; 3) Khuyến 
khích tăng trưởng ổn định thu nhập của 
nông dân, xây dựng cơ sở vật chất cho 
công cuộc xây dựng nông thôn mới; 4) 
Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ở 
nông thôn; 5) Tăng cường phát triển lĩnh 
vực xã hội ở nông thôn; 6) Đẩy mạnh cải 
cách thể chế ở nông thôn; 7) Xây dựng 
quản lý dân chủ ở nông thôn, hoàn thiện 
hệ thống quản lý ở cấp huyện và xã; 8) 
Củng cố sự lãnh đạo, khẳng định kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới trên cơ sở 
khoa học. Nhiệm vụ trung tâm của 
chương trình là phát triển kinh tế nông 
thôn, tiếp tục giải phóng và phát triển 
lực lượng sản xuất của kinh tế nông 
thôn, phát triển bền vững sản xuất ngũ 
cốc, tăng trưởng  ổn định thu nhập của 
nông dân.  

- Cuộc cải cách tổng hợp ở nông thôn 
được tuyên bố chính thức bắt đầu (tháng 
9/2006) gồm 3 hướng cải tạo mang tính 
hệ thống là: Cải cách cơ cấu huyện và 
tổng, cải cách việc tiến hành giáo dục 
bắt buộc miễn phí 9 năm  tại nông thôn, 
cải cách hệ thống quản lý tài chính của 
huyện và xã. Nhìn chung, cải cách tổng 
hợp là nhằm xây dựng một hệ thống 
quản lý hành chính nông thôn rõ ràng 
và có hiệu quả và cơ chế hoạt động của 
hệ thống này. Phát biểu tại   Quốc hội về 
vấn đề cải cách tổng hợp ở nông thôn, 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chứng minh 
bước chuyển nhanh chóng sang cải cách 
mang tính thể chế trước hết là do cần 
thiết phải củng cố những kết quả thành 
công của công cuộc cải cách thuế và các 
khoản thu ở nông thôn. Thành tựu quan 
trọng này có thể bị xóa bỏ nếu không 
tiêu diệt tận gốc rễ những nguyên nhân 
làm gia tăng gánh nặng của các khoản 
thu. Gốc rễ của các nguyên nhân là cải 
cách chưa được tiến hành triệt để do hệ 
thống quản lý hành chính yếu kém cũng 
như hệ thống quản lý tại địa phương ở 
nông thôn (cấp huyện và xã) kém hiệu 
quả. Sau khi xoá bỏ thuế nông nghiệp 
những loại thu mới từ người nông dân 
vẫn xuất hiện do vậy phải đẩy nhanh 
công cuộc cải cách(37). Cải cách tổng hợp 
không chỉ bao gồm lĩnh vực kinh tế mà 
phải cả lĩnh vực xã hội, văn hoá và phải 
trở thành cuộc cải cách xã hội và hệ 
thống quan trọng.  Nó phải giải quyết 
được những vấn đề như cải tạo chức 
năng của chính quyền địa phương, hạn 
chế quyền hạn của các cá nhân. Nó cũng 
cần phải “giải quyết tình trạng phân 
chia thu nhập quốc dân và mối quan hệ 
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quyền lợi giữa thành thị và nông thôn, 
kích thích phân bổ hợp lý các nguồn lợi 
quốc gia giữa thành thị và nông thôn”. 
Cuối cùng, Nhà nước cần phải thay đổi 
các biện pháp cổ hủ của công tác cán bộ 
ở nông thôn, giải quyết mối quan hệ của 
họ với quần chúng nông dân trong điều 
kiện kinh tế thị trường và quản lý một 
cách dân chủ hoá(38). Cải cách tổng hợp 
đang được thực hiện thí điểm. Ôn Gia 
Bảo khi trả lời câu hỏi về mối quan hệ 
giữa nhiệm vụ cải cách tổng hợp với 
chương trình xây dựng nông thôn mới đã 
nói : “Chương trình xây dựng nông thôn 
mới do Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đề ra đó là một giải pháp 
quan trọng xuất phát từ tình hình chung 
xây dựng toàn bộ xã hội tiểu khang, đó 
là bước đi quan trọng trong việc giải 
quyết vấn đề tam nông. Mục tiêu cơ bản 
nhất của xây dựng nông thôn mới xã hội 
chủ nghĩa là giải phóng và phát triển 
sức sản xuất ở nông thôn. Mục tiêu của 
cải cách tổng hợp là xoá bỏ những mối 
quan hệ sản xuất ở nông thôn không đáp 
ứng được sự phát triển của sức sản xuất 
và một số khâu của kiến trúc thượng 
tầng, đảm bảo sự bảo đảm mang tính hệ 
thống cho công cuộc xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa”(39).  Nói cách khác, 
cả hai “dự án” đều liên quan với nhau 
bởi những mục đích chung, đều cần phải 
làm việc theo một hướng, nhưng nếu 
không thực hiện  cải cách tổng hợp thì 
công cuộc  xây dựng nông thôn mới nhất 
định sẽ dậm chân tại chỗ. Trên thực tế,  
ngay từ ban đầu việc thực hiện chiến 
lược nông nghiệp mới đã vấp phải hàng 
loạt những rào cản mang tính thể chế 
gây trở ngại một cách thực tế việc tiến 

hành giải quyết vấn đề tam nông. Theo 
chúng tôi, chính điều này là nguyên 
nhân xác đáng nhất của việc đẩy mạnh 
triển khai các hướng chính của cải cách 
tổng hợp ở nông thôn. 

- Việc thông qua Chương trình phát 
triển nông nghiệp hiện đại của Trung 
Quốc, tháng 1-2007 Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc đã thông qua 
chương trình dài hạn phát triển nông 
nghiệp hiện đại, mở đầu giai đoạn mới 
hiện đại hoá ngành quan trọng nhất 
này. (Văn kiện số 1 Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc năm 2007(40). Thực 
chất tài liệu này là một chương trình đầy 
triển vọng để thực hiện chiến lược nông 
nghiệp mới của Trung Quốc. Phát triển 
nông nghiệp hiện đại là nhiệm vụ số một 
của công cuộc xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, “khâu then chốt” của 
việc thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới và áp dụng chiến lược 
nông nghiệp vào đời sống. Cùng với việc 
phát triển nông nghiệp hiện đại ở Trung 
Quốc là việc giải quyết những nhiệm vụ 
chính của vấn đề nông nghiệp và những 
nhiệm vụ quan trọng toàn quốc: đảm bảo 
an ninh lương thực cho đất nước, nâng 
cao đáng kể thu nhập và mức sống của 
nông dân, nhu cầu xã hội, khắc phục sự 
giãn cách lớn trong phát triển kinh tế-xã 
hội ở nông thôn và thành thị, nâng cao 
tính cạnh tranh của khu vực nông 
nghiệp trong điều kiện toàn cầu hoá,  
thực hiện bước chuyển đổi sang hình 
thức mới tăng trưởng kinh tế trong lĩnh 
vực nông nghiệp. Cuối cùng, việc xây 
dựng  khu vực nông nghiệp hiện đại phải 
là nhân tố quan trọng thúc đẩy hiện đại 
hoá Trung Quốc nói chung. Về mặt vĩ 
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mô, chương trình phát triển nông nghiệp 
hiện đại đất nước là “khâu then chốt” 
trong thực hiện bước quá độ lịch sử từ 
sản xuất nông nghiệp truyền thống sang 
hiện đại. Rõ ràng rằng nếu không hiện 
đại hoá một cách toàn diện và sâu sắc 
lĩnh vực nông nghiệp thì không thể thực 
hiện được kế hoạch chiến lược hiện đại 
hoá đất nước và đến giữa thế kỷ XXI 
không thể đạt được việc xây dựng xã hội 
hài hoà - “khá giả”- “tiểu khang”.  

Văn kiện số 1 Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung 
Quốc  năm 2007 đề cập đến nội dung của 
chương trình, nêu đặc điểm của khái 
niệm “nông nghiệp hiện đại”. Đó là phát 
triển cơ sở vật chất của nông nghiệp; 
khoa học và kỹ thuật hiện đại, hệ thống 
các ngành hiện đại; hình thức kinh tế 
hiện đại; quan điểm phát triển hiện đại 
lĩnh vực nông nghiệp; giáo dục loại hình 
nông dân mới; nâng cao mức độ tưới 
tiêu, cơ giới hoá, thông tin hoá nông 
nghiệp cũng như năng suất đất đai, hiệu 
suất sử dụng nguồn tài nguyên và năng 
suất lao động, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nông nghiệp(41). Có 
thể nói rằng, đặc điểm trên của lĩnh vực 
nông nghiệp hiện đại hoàn toàn đáp ứng 
được những yêu cầu khách quan của 
thực tiễn Trung Quốc cũng như những 
tiêu chí thế giới đối với kinh tế nông 
nghiệp hiện đại.   

Mọi việc hãy còn phía trước đối với 
mức độ hiện đại hoá lĩnh vực nông 
nghiệp ở Trung Quốc. Trong điều kiện 
tốc độ phát triển rất không đồng đều tại 
các khu vực khác nhau nên chỉ có một số 
khu vực kinh tế phát triển tại miền 
Đông Trung Quốc mới có được mức độ 

tương đối cao trong hiện đại hoá nông 
nghiệp. Tuy nhiên nếu so sánh mức độ 
này thậm chí của các tỉnh hàng đầu 
trong khu vực thí dụ như tỉnh Chiết 
Giang với mức trung bình của thế giới 
thì rõ ràng quá trình hiện đại hoá nông 
nghiệp ở các khu vực này cũng mới ở giai 
đoạn khởi đầu(42).  

IV 

Nhưng những bước đi đầu tiên nhằm 
thực hiện chiến lược và chính sách nông 
nghiệp mới chỉ ra rằng, Trung Quốc  vẫn 
chưa áp dụng đầy đủ những biện pháp 
cần thiết. Một mặt, rõ ràng là một số 
hướng cải cách quan trọng riêng biệt 
trong “khâu then chốt” đòi hỏi một thời 
gian dài và những bước đi khó khăn. 
Thêm nữa chúng chưa khắc phục được 
những vấn đề cấp bách. Mặt khác,  việc 
thực hiện bất kỳ một cải cách nào đồng 
thời trên phạm vi cả nước ở Trung Quốc  
nói chung đều rất rủi ro. Thường những 
cải cách này đều được thử nghiệm 
nghiêm túc tại những vùng riêng biệt và 
điều này cần phải có thời gian mà thời 
gian trên thực tế  là rất ít: những vấn đề 
kinh tế-xã hội cốt yếu đòi hỏi phải chú ý 
khẩn cấp.  

Những chương trình giải quyết vấn đề 
nông nghiệp kể trên nêu lên vấn đề 
tương quan giữa đầu tư và sử dụng 
trong GDP Trung Quốc ở cấp độ mới, 
vấn đề xây dựng cơ chế mới huy động 
nguồn tài nguyên  mà hiện nay dành cho 
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 
trên cơ sở thị trường. Để làm được việc 
này cũng phải xem xét lại một cách 
nghiêm túc hơn, có nghĩa là cải cách, cơ 
cấu phân bổ và cơ cấu chi tiêu thu nhập 
quốc dân, cơ cấu chi tiêu ngân sách nhà 
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nước theo hướng tính toán khách quan 
quyền lợi của nông nghiệp, nông dân và 
nông thôn. 

Đời sống thực tiễn luôn điều chỉnh 
những kế hoạch và chương trình đã được 
thông qua. Sự căng thẳng của vấn đề an 
ninh lương thực và những khó khăn 
trong việc tăng cường sản lượng ngũ cốc 
và thu nhập cho nông dân trong những 
năm gần đây đã làm gia tăng tính cấp 
thiết phải tìm ra những sơ đồ mới, 
những biện pháp và cách tiếp cận bất 
thường để giải quyết những vấn đề gai 
góc mà vấn đề hàng đầu trong số đó là 
tam nông.  

Không phải ngẫu nhiên mà những 
năm gần đây trong giới khoa học và 
những người làm công tác thực tiễn ở 
Trung Quốc đã diễn ra những cuộc tranh 
luận gay gắt về các biện pháp giải quyết 
vấn đề tam nông, liên quan đến vấn đề 
hiện đại hoá, trước hết là tăng cường quá 
trình đô thị hoá, kéo theo cả loạt những 
hậu quả kinh tế, xã hội, ảnh hưởng tiêu 
cực đến phát triển kinh tế, xã hội ở nông 
thôn của cái gọi là “tam nông mới” : 1) 
Không thu xếp được cho nông dân di cư 
vào thành phố, 2) Nông dân mất đất, 3) 
Cắt giảm mạnh mẽ đất gieo trồng(43). 
Phần lớn các nhà khoa học và chuyên 
gia giữ ý kiến cho rằng bằng nỗ lực của 
nông thôn thì không thể giải quyết được 
vấn đề nông nghiệp, giải pháp giải quyết 
vấn đề này là ở thành phố; để nâng cao 
thu nhập của nông dân trước hết phải 
hạn chế số lượng lực lượng sản xuất 
nông nghiệp, chuyển số lao động dôi dư 
này vào thành phố. Điều này giảm bớt 
gánh nặng lực lượng lao động đối với mỗi 
đơn vị đất đai gieo trồng, tạo điều kiện 

gia tăng quy mô sản xuất và nâng cao 
năng suất lao động. Để làm được việc 
này, Nhà nước cần phải gỡ bỏ mọi cản 
trở và rào cản mang tính hệ thống, 
khuyến khích gia tăng di dân nông 
nghiệp vào thành phố. Những năm gần 
đây thường nói nhiều hơn đến  quan 
điểm thứ hai, theo đó vấn đề nông 
nghiệp phải được giải quyết tại nông 
thôn, thành thị không lôi kéo, cơ sở hạ 
tầng, tiềm năng kinh tế của thành thị 
không đủ để giải quyết nguồn di dân từ 
các vùng quê ngày một gia tăng mà theo 
đánh giá khác nhau thì số lượng này dao 
động trong khoảng từ 150 đến 200 triệu 
người, rằng “bàn đạp giải quyết vấn đề 
nông nghiệp trong nhiều năm nữa vẫn 
phải là ở nông thôn”(44). Những người 
theo quan điểm thứ ba cho rằng nên sử 
dụng cả nhân tố di chuyển lao động nông 
nghiệp dôi dư từ nông thôn vào thành 
thị, đồng thời nâng cao điều kiện sống và 
sản xuất tại nông thôn, thực hiện xây 
dựng  nông thôn mới, dựa thực tế vào đô 
thị hoá nông thôn. Vì lẽ, theo đánh giá 
trong vòng hàng thập kỷ tới đây nếu một 
phần lớn lao động dôi dư từ nông nghiệp 
có chuyển vào thành phố đi chăng nữa 
thì ở nông thôn vẫn còn đến gần 500 
triệu người. Vì vậy, những người ủng hộ 
cách tiếp cận này đề nghị có thể và cần 
phải tiến hành đô thị hoá chủ yếu tại 
chỗ, có nghĩa là tại nông thôn, tiến hành 
nền kinh tế huyện cơ bản. Nhân tiện nói 
thêm là theo thống kê chính thức thì 
nông thôn được bắt đầu “từ huyện và 
dưới nữa”. Nói cách khác, ranh giới (hay 
sau đó là khoảng cách) giữa thành thị và 
nông thôn như một số nhà kinh tế Trung 
Quốc nhấn mạnh là trên thực tế không 
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được xác định theo dấu hiệu ngành mà 
theo khu vực: giữa một bên là kinh tế 
thành thị và bên khác là kinh tế huyện 
hay kinh tế nông nghiệp.  

Đánh giá những cách tiếp cận giải 
quyết vấn đề tam nông kể trên, nhà kinh 
tế Trung Quốc Zhao Jingxing nhận xét 
rằng nhìn chung tất cả những quan 
điểm này đều có thể chấp nhận được nếu 
như không có một thiếu sót nghiêm 
trọng: các tác giả những quan điểm này 
quên mất một chi tiết rất cơ bản mà 
thiếu nó thì mọi đề nghị của họ đều chỉ 
là trên giấy. Nhưng cũng không chỉ có 
điều đó. Trung Quốc có đặc điểm của 
mình- cư dân trên một tỷ người và một 
số lượng lớn lực lượng nông nghiệp dôi 
dư tràn vào thành thị trong một thời 
gian ngắn trong tương lai gần có thể tạo 
ra tình trạng nguy hiểm quá tải cư dân 
thành phố. Cũng không nên quên rằng 
hiện tại nạn thất nghiệp ở thành thị đã 
quá cao. Lối thoát thì có: cần xây dựng 
một thị trường thống nhất sức lao động 
và các nguồn sản xuất khác để phân bổ 
một cách cân đối hơn. Cần sử dụng kinh 
tế huyện kích thích nông thôn phát 
triển. Đồng thời các nhà khoa học cho 
rằng vấn đề nông nghiệp là vấn đề mang 
tính hệ thống  đã từ lâu biến thành vấn 
đề  kinh tế vĩ mô quan trọng nhất, đảm 
bảo thắng lợi dù là một phần của công 
cuộc  hiện đại hoá Trung Quốc. Vì vậy, 
Nhà nước phải hoàn toàn  chịu trách 
nhiệm bởi việc xuất hiện của vấn đề tam 
nông. Vì thế, việc giải quyết vấn đề này 
đòi hỏi nhà nước phải tham gia tích cực. 
Thực tế hiện nay đã đến lúc trả lại số nợ 
đã vay vì những mục đích cao cả của 
toàn dân là những mục đích công nghiệp 

hoá và mục đích trỗi dậy của Trung 
Quốc. Mối quan hệ nông nghiệp với công 
nghiệp, nông thôn và thành thị là thí dụ 
kinh điển “giao ước trả chậm”: đã đến 
lúc trả lại số của cải đã vay, mặc dù 
không hình thành những bản hợp đồng 
chính thức. Điều đó không làm thay đổi 
thực chất của những quy luật kinh tế. 
Các nhà khoa học nhấn mạnh, nhưng 
điều quan trọng và lý thú nhất vẫn là ở 
chỗ việc trả lại khoản nợ không quan 
trọng theo quan điểm thuê mượn trong 
kinh doanh, bởi vì nếu không trả nợ sẽ 
làm cho phát triển mất cân đối cần thiết 
dẫn đến bất ổn định kinh tế và xã hội 
quan trọng trong nước. Nếu không trả số 
nợ này, công nghiệp sẽ không có tương 
lai để phát triển tiếp. Những dấu hiệu 
phá vỡ sự cân đối này đã rõ – thiếu hụt 
nhu cầu, vấn đề an ninh lương thực căng 
thẳng, bất ổn định xã hội(45). Không thể 
không đồng ý với quan điểm này.  

Dường như để tiếp tục cuộc tranh 
luận về những giải pháp giải quyết vấn 
đề tam nông trong nước đang diễn ra 
một đợt mới cải cách thí điểm để tìm ra 
cấu trúc mới thực hiện liên kết thành thị 
và nông thôn. Đó là nhiệm vụ do Đại hội 
lần thứ XVII Đảng Cộng sản  Trung 
Quốc (2007) đề ra. Trong đó vấn đề nói 
về thí điểm Tứ Xuyên, được chính thức 
công bố năm 2007, mặc dù nó đã được 
bắt đầu từ năm 2004. Theo nghị quyết 
của Chính phủ, ở đây đã thành lập và 
thông qua khu thí điểm đặc biệt với các 
trung tâm là thành phố Thành Đô (thủ 
phủ của tỉnh Tứ Xuyên)  và Trùng 
Khánh (mới đây trở thành thành phố độc 
lập trực thuộc Trung ương) để thực hiện 
cải cách tổng hợp liên kết phát triển 
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thành thị và nông thôn. Cuộc thí điểm 
bao trùm một lãnh thổ rộng lớn với số 
dân lên tới 100 triệu người. Mục tiêu của 
cuộc thí điểm  là trên cơ sở liên kết 
thành thị và nông thôn sẽ khắc phục 
khoảng cách trong phát triển thành thị 
và nông thôn, giải quyết vấn đề tăng thu 
nhập cho nông dân, nâng cao hiệu suất 
nông nghiệp, gắn kết nông thôn vào quá 
trình tái sản xuất toàn quốc, giải quyết 
vấn đề nông nghiệp nói chung. Nền tảng 
của quá trình liên kết là quan điểm “đô 
thị hoá nông thôn” mà kinh tế huyện với 
mạng lưới làng xã kiểu thành phố và thị 
trấn rộng lớn là nền tảng. Nguyên tắc cơ 
bản thực hiện liên kết là giải pháp “ba 
tập trung”- tập trung đất nông nghiệp, 
khu dân cư của nông dân và công 
nghiệp. Dự kiến thí điểm kéo dài đến 
năm 2020. 

Trung Quốc đang tiếp tục hoàn thiện 
nội dung của chiến lược nông nghiệp 
hoàn thiện và chỉnh sửa các phương 
pháp và biện pháp áp dụng nó vào  thực 
tiễn dựa vào cải cách thí điểm và những 
trao đổi gay gắt của các nhà khoa học, 
với sự tham gia tích cực của ban lãnh 
đạo đất nước.   

Một điều rõ ràng là dưới ánh sáng của  
những điều kiện và cách tiếp cận mới thì 
nội dung của ba vấn đề cấu thành của 
tam nông cũng đã được đổi mới: 1) 
Nhiệm vụ chính của nông nghiệp là hiện 
đại hoá tổng hợp, chuyển sang hình thức 
phát triển theo chiều sâu. Trên cơ sở này 
phát triển hệ thống hiệu suất cao và sức 
cạnh tranh cao của các ngành hiện đại 
có khả năng giải quyết vấn đề thu nhập 
cho người sản xuất nông nghiệp, giải 
quyết vấn đề an ninh lương thực trong 

nước; 2) Nông thôn được gắn kết vào quá 
trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá và 
đô thị hoá nông nghiệp và cần phải thay 
đổi việc phân bổ các nhân tố sản xuất cơ 
bản là  lực lượng lao động, đất đai, tư 
bản, khoa học, thông tin. Rộng hơn thì 
nông thôn phải là bàn đạp thực hiện 
bước quá độ từ xã hội nông nghiệp sang 
xã hội công nghiệp-nông nghiệp và 
đương nhiên nông thôn sẽ phải thay đổi 
diện mạo của mình. Trọng tâm chủ yếu 
của đô thị hoá chuyển dịch về các khu 
vực nông thôn, cơ sở là huyện và kinh tế 
huyện; 3) Nông dân: chiến lược nông 
nghiệp mới và chương trình hiện đại hoá 
nông nghiệp phải đảm bảo giải quyết 
nhiệm vụ chính của vấn đề nông dân là 
đảm bảo tăng thu nhập ổn định. Nâng 
cao chất lượng sức lao động nông nghiệp, 
giáo dục nông dân kiểu mới cũng là 
những nhiệm vụ quan trọng của chương 
trình hiện đại hoá nông nghiệp. 
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